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tháng 4 đến tháng 11, những tháng còn lại bệnh ít xảy 
ra vì nhiệt độ thấp, ít mưa, không thích hợp cho sự sinh 
sản và hoạt động của muỗi Aedes aegypti. Bệnh bắt 
đầu xuất hiện vào tháng 4, phát triển nhiều hơn từ 
tháng 6 và đỉnh cao vào tháng 7, 8, 9,10 và giảm dần 
từ tháng 11.  

KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi rút ra một số 

kết luận sau: 
1. Dịch SXH thường xảy ra ở Nghệ An với chu kì 2 - 

3 năm. Dịch xuất hiện vào tháng 5, tăng mạnh ở tháng 
7, đạt đỉnh cao tháng 8 - 9, giảm dần vào tháng 10 - 
11. 

2. Dịch SXH ở Nghệ An chủ yếu là do viruts 
Dengue Type I và II. 

3. Đồng thời với nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, các 
chỉ số về mật độ muỗi (MĐM), bọ gậy (BI) tăng cao 
kéo theo sự xuất hiện bệnh nhân SXH. 

 

KIẾN NGHỊ 
1. Dịch SXH thường ra theo chu kì, vì vậy cần chủ 

động trong công tác dự báo dịch.  2. Tăng cường giám 
sát các chỉ số bọ gậy (BI), mật độ muỗi để dự báo kịp 
thời và chủ động phòng chống dịch SXH.  
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PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CHE PHỦ VẾT THƯƠNG BÀN TAY  

TẠI KHOA BỎNG - TẠO HÌNH BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG 
 

Nguyễn đức Thành, Phạm Văn Duyệt 
Tóm tắt 
Vết thương bàn tay, đặc biệt là các vết thương mất 

phần mềm che phủ ngón tay rất hay gặp trong cấp cứu 
ngoại khoa. Thành công trong điều trị che phủ khuyết 
hổng đó có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề phục hồi 
lại phần nào chức năng, thẩm mỹ của bàn tay và cũng 
là một thách thức đối với phẫu thuật viên tạo hình. Việc 
đánh giá tốt các loại tổn thương của ngón tay là quan 
trọng, nhờ đó có thể đưa ra những kỹ thuật tạo hình 
thích hợp cho từng loại tổn thương. Tổng kết 63 trường 
hợp khuyết mô mềm bàn ngón tay được che phủ bằng 
các vạt tổ chức tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng 
(2010-2011). 

Keywords: Vết thương bàn tay, ngón tay. 
summary 
Hand wound is common in surgical emergency, 

especially coverd finger soft tissue defect. The success 
of covering-reconstruction procedure is very important 
in function rehabilitation, esthetic of hand. It’s also 
challenge for rconstructive surgeons. The evalution of 
finger lesion is important in chosing the suitable 
recontructive procedure. A review of 63 cases of 
covering finger soft tissue defect by fasciocutaneous 
flap at Viet Tiep hospital- Hai Phong (2010-2012). 

Keywords: Hand wound, finger. 
Đặt vấn đề 
Vết thương ở bàn, ngón tay do nhiều nguyên nhân: 

tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... 
Trong đó khuyết da và phần mềm ngón tay là một loại 
thương tổn rất hay gặp. 

Da ở bàn, ngón tay có vai trò bao bọc các tổ chức 
quan trọng như gân, xương, mạch máu và thần kinh. 
Các thương tổn khuyết phần mềm sẽ làm lộ gân, 

xương, làm vết thương bị ô nhiễm, nhiễm khuẩn gây 
dính gân, viêm xương, khớp, gây hạn chế vận động 
làm ảnh hưởng tới khả năng sinh hoạt và lao động của 
người bệnh. Do đó các khuyết phần mềm ngón tay cần 
được tạo hình che phủ sớm nhằm mục đích tái tạo lại 
chức năng và thẩm mỹ cho bàn ngón tay vẫn luôn là 
một loại phẫu thuật khó, mang tính chuyên khoa sâu. 

Hải Phòng là đô thị loại 1, trong những năm gần 
đây do mức độ sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp phát triển mạnh thì thương tổn khuyết da và 
phần mềm ngón tay là một loại thương tổn có xu hướng 
gia tăng. Vấn đề che phủ các khuyết phần mềm ở 
ngón tay đã được một số phẫu thuật viên nghiên cứu 
và áp dụng trong điều trị nhưng chưa được quan tâm 
đúng mức. Đáng tiếc hiện nay, vẫn có những chỉ định 
quá rộng rãi và tuỳ tiện trong việc tháo bỏ đốt, tháo bỏ 
ngón tay kể cả ngón cái và ngón trỏ đối với các khuyết 
phần mềm đơn giản hoặc không can thiệp gì để khuyết 
phần mềm tự biểu mô hoá thành những khối sẹo xơ 
dính, co rút, đau đớn khi va chạm gây ảnh hưởng xấu, 
trầm trọng đến khả năng lao động tinh vi và thẩm mỹ 
của bàn tay. 

. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả 
và đưa ra một số nhận xét qua 63 trường hợp khuyết 
phần mềm bàn ngón tay đã được điều trị bằng các kỹ 
thuật tạo hình khá phổ biến tại khoa Bỏng - tạo hình, 
Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Từ tháng 1/2010 - 7/2011 tại khoa Bỏng - tạo hình 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, chúng tôi đã tiến hành 
phẫu thuật che phủ các khuyết phần mềm vùng bàn 
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ngón tay cho 63 bệnh nhân do nhiều nguyên nhân 
khác nhau: tai nạn lao động 26 trường hợp; tai nạn sinh 
hoạt 15 trường hợp; tai nạn giao thông 22 trường hợp. 
Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 14 - 63 tuổi, tuổi trung 
bình là 25,7. Đa số các trường hợp đang ở lứa tuổi lao 
động. 56 bệnh nhân nam và 7 bệnh nhân nữ. 2 bệnh 
nhân có khuyết phần mềm mu bàn tay và 61 bệnh 
nhân khuyết phần mềm các ngón tay.  

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng: xác định 

hình thái và mức độ tổn thương vùng ngón tay như vị 
trí, mức độ khuyết phần mềm, tình trạng nhiễm trùng 
của vết thương, tình trạng lộ các bộ phận quan trọng 
của ngón tay (gân, xương, khớp...), các tổn thương 
phối hợp (đứt gân gấp, gân duỗi, xương đốt ngón, khớp 
liên đốt...); đánh giá tình trạng toàn thân và diễn biến 
quá trình điều trị trước đó. 

- Lập kế hoạch phẫu thuật: dựa vào các hình thái 
lâm sàng của khuyết phần mềm để lựa chọn phương 
pháp phù hợp với từng tổn khuyết cụ thể. Với những 
vết thương đến sớm, có thể tiến hành tạo vạt che phủ 
ngay trong thì đầu. Trái lại, với các vết thương đến 
muộn, hoại tử hay nhiễm trùng, các tổn khuyết phải 
được cắt lọc và điều trị chống nhiễm khuẩn tốt rồi mới 
xem xét tiến hành phẫu thuật.  

- Phẫu thuật: lựa chọn một hay nhiều phương pháp 
tạo hình che phủ theo loại hình tổn thương, có thể kể 
đến các phương pháp tạo hình từ đơn giản đến phức 
tạo như sau[2], [8], [8]: 

+ Kỹ thuật ghép búp ngón. 
+ Ghép da tự thân. 
+ Kỹ thuật dùng vạt da tại chỗ cùng ngón tổn 

thương: Atasoy, vạt Kutler, Venkataswami. 
+ Vạt chuyển cạnh tổn thương. 
+ Kỹ thuật dùng vạt da mỡ: vạt ô mô cái, vạt mu 

ngón kế cận, vạt da bụng, vạt bẹn. 
+ Vạt có cuống mạch: vạt liên cốt bàn, vạt mu kẽ 

ngón, vạt diều bay. 
- Theo dõi và kiểm tra sau mổ: kiểm tra kết quả gần 

và kết quả xa của các phương pháp tạo hình, đánh giá 
định kỳ 3 tháng một lần kết quả về chức năng của các 
ngón tay được phẫu thuật. 

Kết quả 
1. Phương pháp ghép lại búp ngón tay bị đứt 

rời: được tiến hành trên 3 bệnh nhân  
Bảng 1: Kết quả gần của kỹ thuật ghép lại búp 

ngón tay đứt rời 
Vị trí tổn thương 

Kết quả 
Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Tổng số 
ngón 

Sống hoàn toàn 2   2 
Hoại tử < 1/4 phần búp 1   1 

Tổng    3 
Nhận xét: Kết quả xa của kỹ thuật được xác định 

vào lần tái khám 3 tháng sau phẫu thuật và dựa vào 
các tiêu chuẩn như sau: Tốt: phần búp ngón ghép lại 
có móng và hình thể gần như bình thường; Vừa: phần 
mềm búp ngón teo nhỏ, có móng nhưng biến dạng; 
Kém: phần búp ngón ghép lại không có móng.  

 

2. Phương pháp ghép da[56]: 
Chúng tôi sử dụng kỹ thuật ghép da dày toàn bộ 

cho 11 bệnh nhân chỉ khuyết da đơn thuần gan hoặc 
mu của 1 hoặc 2 đốt ngón tay, tổ chức mỡ dưới da còn 
tốt. Kết quả xa cho thấy: 11 bệnh nhân kết quả tốt, da 
ghép mềm mại, cảm giác tốt. 

3. Phương pháp sử dụng các vạt chuyển, vạt 
trượt tại chỗ[1],[9]: 

Chúng tôi sử dụng vạt chuyển hoặc trượt tại chỗ 
cho 2 khuyết phần mềm mu bàn ngón tay và 22 ngón 
của 22 bệnh nhân. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả gần 
như sau: kết quả tốt: vạt sống hoàn toàn, liền sẹo kỳ 
đầu; vừa: có thiểu dưỡng vạt, hoại tử mép, nhưng tự 
liền sẹo kỳ 2, không can thiệp gì; kém: vạt hoại tử phần 
lớn hay hoàn toàn, phải can thiệp bổ sung bằng các 
phương pháp điều trị khác. 

Bảng 3: Kết quả gần của các vạt chuyển trượt cho 
24 ngón tay tổn thương 

Loại vạt Atasoy Kutler 
Venka 
taswami 

Tổng 

Kết quả Tốt Vừa Tốt Vừa Tốt Vừa  
Khuyết  
ngang 
bóp 

14 - 1 - - - 15 

Khuyết 
chéo 

 gan bóp 
- - 4 2 - 6 

Mỏm cụt 
ngang 
DIP và 
nền đốt 3 

1 - - - - 1 

Hình 
thái 
tổn  

thương 
khuyết 
phần 
mềm 

Mu bàn 
ngón tay 

- - - - - - 2 

Tốt 15 5 2 24 
Vừa     Tổng 
Kém     

Nhận xét: Kết quả cho thấy 100% vạt được sử dụng 
che phủ đủ, sống tốt tại chỗ khuyết cần tạo hình. Trong 
11 bệnh nhân với 11 vạt được tái khám sau 3 tháng, 
kết quả phẫu thuật xa được dựa trên các tiêu chuẩn 
sau: Kết quả tốt: sẹo mềm phẳng, cảm giác đầu búp 
tốt, móng tay không biến dạng hoặc biến dạng ít. Vừa: 
sẹo quá phát, dị cảm, móng tay biến dạng vừa. Kém: 
sẹo lồi, cứng dày, đầu búp mất cảm giác, có hiện 
tượng trợt loét tại đầu vạt, móng tay biến dạng nhiều. 

Bảng 4: Kết quả xa của các vạt chuyển trượt cho 
16 ngón tổn thương 

Hình thái tổn thương khuyết phần mềm 

Loại vạt 
Kết 
quả 

Khuyết 
ngang 
bóp 

Khuyết 
chéo 

gan bóp 

Mỏm cụt 
ngang DIP 
và nền đốt 

3 

Mu bàn 
ngón 
tay 

Tổng 

Atasoy 
Tốt 
Vừa 

7 
- 

1- 
- 

- 
- 

- 
- 

8 
 

Kutler 
Tốt 
Vừa 

1 
- 

 
- 
 

- 
- 

1 
 

Venkatas
wami 

Tốt 
Vừa 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
 

Vạt 
chuyển 

Tốt 
Vừa 

   
1 
 

1 
 

Tổng  8 2  1 11 
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4. Phương pháp sử dụng các vạt da mỡ: 
Chúng tôi có 14 bệnh nhân với 16 ngón khuyết 

phần mềm.  
* Kết quả gần được đánh giá theo các mức độ như 

sau:Tốt: vạt da hồng, không nhiễm khuẩn, sống hoàn 
toàn sau khi cắt cuống; Vừa: xuất hiện hoại tử một 
phần vạt sau cắt cuống vạt; Kém: vạt bị hoại tử hoàn 
toàn.  

* Kết quả xa dựa trên các tiêu chuẩn sau: 
- Tốt: Vùng da được tái tạo mềm mại, đàn hồi tốt, 

chức năng vận động (cơ năng) ngón tay gần như bình 
thường. 

- Kém: da vùng tạo hình xơ cứng, đau buốt, đàn hồi 
kém, cơ năng ngón tay hạn chế nhiều. 

- Vừa: Trung gian giữa hai loại trên.  
Bảng 5: Kết quả xa ở 14 bệnh nhân được áp dụng 

vạt da mỡ 
Kết quả Các loại 

vạt 
 

Hình thái khuyết phần 
mềm Tốt Vừa Kém 

Tổng 

Chu vi 2 ®èt/ngãn 2 - - 2 
Chu vi toàn bộ ngón /1 

ngón 
 1 - 1 Vạt da 

bụng 
Chu vi toàn bộ ngón /3 

ngón 
1  - 1 

Vạt bẹn 
Chu vi toàn bộ ngón /1 

ngón 
1   1 

Vạt ô mô 
cái 

Gan búp ngón dài II, III 
lộ gân xương 

4 - - 4 

Vạt mu 
ngón kế 
cận 

Gan búp ngón II,III 5   5 

Tổng số bệnh nhân 13 1 - 14 
 
5. Phương pháp sử dụng các vạt có cuống 

mạch[2],[1],[4]: 
Chúng tôi có 10 bệnh nhân với 10 ngón tổn thương 

khuyết phần mềm. Kiểm tra được 6/10 bệnh nhân sau 
3 tháng. 

* Tiêu chuẩn đánh giá kết quả gần như sau: 
- Tốt: vạt sống hoàn toàn, liền sẹo kỳ đầu. 
- Vừa: có biểu hiện thiểu dưỡng vạt như: phù nề, 

phỏng nước, loét hoại tử nhỏ mép vạt nhưng tự liền sẹo 
kỳ 2 mà không cần can thiệp gì thêm. 

- Kém: hoại tử > 1/3 diện tích cần che phủ, cần can 
thiệp bổ sung bằng các phương pháp điều trị khác; thất 
bại - vạt hoại tử hoàn toàn. 

* Tiêu chuẩn đánh giá kết quả xa: 
- Tốt: sẹo mềm phẳng, da che phủ mềm mỏng, 

màu sắc tương hợp xung quanh, chức năng ngón tay 
bình thường hay gần như bình thường (không ảnh 
hưởng nhiều). 

- Kém: có trợt loét tại vạt, viêm rò kéo dài, vạt hoại 
tử dần dần, da che phủ cứng dày,sẹo xấu, chức năng 
vận động ngón tay hạn chế nhiều. 

- Vừa: trung gian giữa 2 loại trên. 
Bảng 6: Kết quả tạo hình bằng các vạt có cuống 

mạch 
 

Kết quả 
Loại vạt 

Hình thái tổn 
thương khuyết 
phần mềm 

Tốt Vừa Kém 
Tổng 

Mỏm cụt ngón I 1   1 
Mu đốt 1 ngón I 1   1 
Gan đốt 2 ngón I 3  1 4 
Khe liên ngón I-II 1   1 

Diều bay 

Mu đốt 2 ngón IV 1   1 
Liên cốt 
mu 2,3 

Gan đốt 1 ngón II 1   1 

Mu kẽ 
ngón 3,4 

Gan đốt 2 ngón III 1   1 

Tổng số bệnh nhân 9  1 10 
 
Bàn luận 
1. Chỉ định của các kỹ thuật cho từng loại tổn 

khuyết phần mềm: 
Chúng tôi đã áp dụng các phương pháp phẫu thuật 

bao gồm: ghép lại búp ngón đứt rời, sử dụng các vạt 
chuyển trượt tại chỗ, vạt da mỡ kinh điển từ mô cái, mu 
ngón kế cận hay từ mặt trong cánh tay, thành bụng, 
vạt có cuống mạch liền hình đảo ở bàn tay mà chủ yếu 
ở vùng mu bàn ngón tay.  

Việc lựa chọn phương pháp để che phủ các tổn 
khuyết dựa vào hình thái tổn thương khuyết phần mềm, 
vị trí, mức độ, tình trạng nhiễm trùng của nền khuyết 
hổng[7].  

Chỉ định của từng kỹ thuật phải phù hợp với từng 
dạng tổn thương: 

- Với các búp ngón đứt rời: có thể tiến hành cắt lọc 
sạch, tạo mặt cắt phẳng, thu ngắn tối đa phần ngoại vi 
trong giới hạn cho phép... rồi ghép lại búp với các tổn 
thương đứt rời trong vùng 1 và vùng 2 (nếu còn phần 
rời). Trong những trường hợp đứt rời nhỏ, một số tác 
giả chủ trương tạo hình đầu mỏm cụt bằng một vạt 
trượt tại chỗ như đã trình bày ở phần trên. Nhưng có 
tác giả khác lại cho rằng đứt đoạn đầu ngón tay cũng 
làm mất đi một bộ phận nhạy cảm và làm xấu ngón tay 
do mất đi phần mang móng tay. Cần trồng lại búp 
ngón như một mảnh ghép tự do. Phần tổ chức đứt rời 
này nếu sống được bằng thẩm thấu từ nơi tiếp nhận thì 
ngón tay sẽ đẹp hơn rất nhiều. Ngược lại nếu không 
được nuôi sống, chúng ta sẽ tiến hành che phủ mỏm 
cụt bằng các vạt chuyển trượt tại chỗ sau đó. Theo 
chúng tôi, khi bệnh nhân đến sớm, có thể cắt lọc lại và 
khâu áp khít giữa hai mặt cắt. Phần đầu búp đứt rời 
vẫn có thể được nuôi sống như chính kết quả chúng tôi 
đã đạt được. Nếu đứt rời trong vùng 1: Kết quả rất tốt 
và đây là chỉ định tốt nhất cho kỹ thuật ghép búp ngón: 
Các búp ngón ghép lại đều sống hoàn toàn, hình thể 
búp và móng đều gần như bình thường. Kết quả này 
cũng phù hợp với kết quả của Lee P.K, Ahn S.T, Lim 
P, (1999). Nếu đứt rời trong vùng 2, 3, kết quả trung 
bình – kém và thường loại tổn thương này có chỉ định 
nối vi phẫu hơn là trồng tự do, nếu không nối được 
bằng kỹ thuật vi phẫu ta có thể ghép lại búp ngón kết 
hợp nuôi dưỡng với vạt da hình túi vùng ô mô cái hoặc 
vùng bụng[6]. 

- Với các khuyết da đơn thuần tổ chức mỡ dưới da 
còn tốt ta có thể sử dụng kỹ thuật ghép da dày toàn bộ.  
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- Với các khuyết vùng búp ngón, chỉ định sử dụng 
các vạt chuyển, trượt tại chỗ, vạt da mỡ. 

+ Khuyết ngang búp ngón và mỏm cụt: sử dụng vạt 
Atasoy và Kutler. 

+ Khuyết chéo gan búp ngón: sử dụng vạt Kutler và 
Venkataswami. 

+ Với các khuyết rộng hơn, có thể lộ gân, đầu 
xương: có thể sử dụng vạt mu ngón kế cận, vạt ô mô 
cái, vạt da bụng, vạt bẹn tùy trường hợp cụ thể. 

- Với các khuyết đốt 1, 2 các ngón, kèm nhiễm 
trùng, lộ gân, xương: có thể sử dụng các vạt có cuống 
mạch liền như vạt liên cốt bàn, mu kẽ ngón, vạt diều 
bay ngược dòng cho các khuyết ở đốt 1, 2 các ngón 
dài, vạt diều bay che phủ các khuyết ở ngón I. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi có 9/10 vạt đạt kết quả tốt, 
ngoại trừ có 1 trường hợp vạt diều hoại tử hoàn toàn do 
chúng tôi không đánh giá được tình trạng hoại tử, tắc 
mạch vạt do bỏng điện bàn tay. 

- Với các khuyết nhỏ vùng mu bàn ngón tay: dùng 
vạt chuyển tại chỗ vùng mu bàn tay cho kết quả tốt. 

- Với các khuyết vừa và rộng, nhiều ngón, khuyết 
chu vi ngón, lộ gân xương khớp, nhiễm trùng ta sử 
dụng vạt da bụng. Việc phải sử dụng các vạt da mỡ từ 
xa dưới dạng có cuống nuôi tạm thời cũng là một sự 
lựa chọn. Trong những trường hợp khuyết phần mềm 
lớn hơn, sử dụng vạt chuyển trượt tại chỗ không phù 
hợp, lấy một vạt hình đảo có cuống mạch liền cũng 
không phải là giải pháp tối ưu vì vị trí, kích thước khuyết 
không cho phép thì loại vạt này vẫn còn là một chỉ định 
thích hợp, nói cách khác - người phẫu thuật viên cần có 
trong tay nhiều phương án để lựa chọn cho được một 
phương án tối ưu đối với từng trường hợp cụ thể. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã áp dụng phương 
pháp vạt da bụng cho các khuyết chu vi ngón tay, 
khuyết một ngón hoặc nhiều ngón. Do cần một diện 
tích da lớn để che phủ, khâu căng mà mạch máu nuôi 
vạt da là tuần hoàn mao mạch nên khả năng đi xa 
chậm, kém do đó dễ thiếu máu và hoại tử đầu xa của 
vạt, tại nơi lấy vạt khó đóng trực tiếp. Với các khuyết 
chu vi 1 ngón có kết quả tốt hơn so với khuyết chu vi 
nhiều ngón. Các khuyết toàn bộ phần mềm trơ gân 
xương, đến sớm nên lấy vạt da bụng mỏng sẽ cho kết 
quả tốt về thẩm mỹ và chức năng. 

2. Thời điểm phẫu thuật tạo hình che phủ: 
Việc lựa chọn thời điểm để tiến hành tạo hình che 

phủ có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, hơn nữa đối 
với bàn ngón tay có những đặc điểm rất riêng biệt liên 
quan đến thành phần, cấu trúc giải phẫu và chức năng 
của bàn ngón tay khác hẳn với các vùng khác. Do vậy, 
cần có thái độ xử trí thích hợp với mục đích cuối cùng là 
phục hồi lại chức năng và thẩm mỹ của bàn ngón tay. 
Theo nguyên tắc xử trí vết thương bàn tay thì với các 
tổn thương cần được che phủ sớm, không để lộ các 
thành phần gân, xương, mạch máu, thần kinh... để 
chống nhiễm khuẩn, chống co dính khớp.  

Tất cả các tổn thương trong nghiên cứu của chúng 
tôi đều làm cấp cứu (61/63 BN) kết quả tốt đạt trên 
90%, đây là sự khác biệt lớn so với các nghiên cứu 
trước.  

Tóm lại, che phủ KPM sớm là cần thiết, sớm nhất 
khi có thể nhưng phải đảm bảo được các yếu tố của sự 
thành công, chỉ cần một yếu tố có thể gây thất bại cần 
được trì hoãn. 

3. Vấn đề xử trí các tổn thương phối hợp: 
Với những đặc điểm giải phẫu khá phức tạp với sự 

tham gia của nhiều thành phần cấu trúc để đảm bảo 
chức năng đa dạng của bàn ngón tay (gân, xương, 
khớp) nên việc điều trị các thương tổn ở ngón tay được 
coi là một chuyên khoa sâu. Gân gấp nông sâu đảm 
bảo chức năng gấp đốt 2 - 3 cùng chạy trong 1 ống 
ngón tay chật hẹp được tạo bởi mặt trước của các 
xương đốt 1, 2, 3 và các ròng rọc hình nhẫn, chữ thập. 
Chính vì đặc điểm này mà gân gấp rất dễ bị dính sau 
khi bị thương tổn, nhất là khi có kèm theo tình trạng 
nhiễm khuẩn tại chỗ, gân gấp bị phơi bày. Theo chúng 
tôi việc tạo hình phủ là cần thiết song không nhất thiết 
đồng thời với việc sửa chữa gân mà nên để sửa chữa 
gân kỳ II khi khuyết phần mềm đã được che phủ ổn 
định. Với các tổn thương gân gấp không quá phức tạp 
như đứt bán phần có thể khâu nối. Đối với gân duỗi: 
vết thương đến sớm, gọn sạch không có mất đoạn nên 
khâu nối gân kỳ đầu cùng với thì tạo hình che phủ. 
Nhưng nếu tổn thương quá phức tạp hoặc kèm theo 
nhiễm khuẩn thì không nên giải quyết 1 thì mà để lại 
sau khi khuyết phần mềm đã ổn định. 

Với các tổn thương có kèm theo gãy xương nên tạo 
hình che phủ đồng thời kết xương đơn giản bằng đinh 
Kirschner.  

Kết luận 
Vết thương bàn tay, đặc biệt là các vết thương mất 

phần mềm che phủ ngón tay rất hay gặp trong cấp cứu 
ngoại khoa. Nhiều loại tổn thương mất phần mềm đơn 
giản nhưng cũng gây hậu quả nghiêm trọng như phải 
cắt bỏ ngón, tạo mỏm cụt. Tạo hình che phủ các 
khuyết phần mềm đã được các nhà phẫu thuật tạo 
hình chú ý từ lâu, nhưng trong thực tế ở nước ta, vấn đề 
này chưa được chú ý đúng mức. Việc đánh giá tốt các 
loại tổn thương của ngón tay là quan trọng, nhờ đó có 
thể đưa ra những kỹ thuật tạo hình thích hợp cho từng 
loại tổn thương. 
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NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ  

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC Cổ TRUYỀN Hà Nội NĂM 2011 
 

Trần Quốc Hùng - Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội 
Phạm Xuân Đà - Viện Kiểm Nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 

 
TÓM TẮT 
Sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi cứu có phân 

tích để đánh giá kết quả điều trị tại bệnh viện đa khoa y 
học cổ truyền Hà Nội năm 2011 cho thấy: Tổng số 
khám bệnh năm 2011 là 87.146 ca, đạt 126,8%; bệnh 
nhân ngoại trú ra viện là 1.321 ca đạt 57,6% kế hoạch; 
bệnh nhân nội trú là 6.926 đạt 104,9%. Tổng số chẩn 
đoán X-quang là 24.172 lần đạt 146,4%; xét nghiệm 
461.108 lần đạt 132,2%; điện tim 4.830 lần đạt 
126,5%; nội soi là 925 lần đạt 137,6%; siêu âm 12.936 
lượt đạt 131,1%. Kết quả khám và điều trị ngoại trú 
năm 2011 là 1.321 ca đạt 57,6%; tổng số ngày điều trị 
ngoại trú là 13.126 ca đạt 60,9%; số lần châm cứu là 
11.454 đạt 125,1%; số lần vật lý trị liệu là 8.272 đạt 
162,6%; số lần xoa bóp bấm huyệt là 5.374 đạt 
102,4%. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 6.296 ca 
đạt 104,9% kế hoạch năm. Các chuyên khoa Phụ sản, 
Hồi sức cấp cứu, Nội – lây, Nhi đã đạt và vượt kế 
hoạch (từ 0-54%); ngoại khoa đạt 93,9%; châm cứu 
đạt 81,9%; ngũ quan đạt 71,2%. Chỉ số sử dụng 
giường bệnh, ngày sử dụng giường, ngày điều trị trung 
bình hồi sức lần lượt đạt 121,7%, 37 và 11,9; châm cứu 
là 98,6%, 30 và 24; lão khoa 95%, 28,9 và 22,5. Sử 
dụng đông dược: thuốc thang là 88.840 đạt 119% kế 
hoạch; thuốc sắc là 44.808 thang đạt 107,6%; thuốc 
bào chế là 17.410 đạt 116,5%; thuốc pha chế là 4.961 
đạt 82,7%. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội nằm ở 

phía Tây thành phố Hà Nội là nơi có số lượng dân cư 
đông, tập trung nhiều trường đại học, nhiều khu đô thị 
mới; cơ sở vật chất cũng được đầu tư nâng cấp, bệnh 
viện khang trang sạch đẹp, đội ngũ cán bộ chuyên 
môn cũng không ngừng được củng cố nâng cao. Công 
tác khám chữa bệnh trong những năm qua vì thế cũng 
không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên qua nghiên cứu 
của chúng tôi trong các năm 2009, 2010 cho thấy mặc 
dù có nhiều điểm lợi thế như trình bày ở trên nhưng 
mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của 
viện (TLTK). Trong những năm qua, Ban lãnh đạo 
Bệnh viện đã có nhiều biện pháp để cải thiện tình hình. 
Để góp phần đánh giá hiệu quả của các giải pháp năm 
qua, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm 
đánh giá kết quả điều trị bệnh – một hoạt động chuyên 

môn chính của bệnh viện trong năm 2011, trên cơ sở 
đó đề ra các giải pháp can thiệp phù hợp. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu trong công trình này là các 

báo cáo công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quí và 
báo cáo năm 2011 của bệnh viện; các hồ sơ, bệnh án 
điều trị nội trú và ngoại trú; cán bộ quản lý các cấp 
khoa, phòng và bệnh viện. 

Nghiên cứu này đã sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu hồi cứu có phân tích; 
- Phương pháp tổng kết, thống kê; 
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp 

chuyên gia để bàn luận, phân tích số liệu. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Kết quả khám, chữa bệnh năm 2011 tại 

bệnh viện 

Chỉ số 
Số lượng 
(lượt) 

% (So với lượt 
khám) 

Đạt so với 
kế hoạch 

Khám bệnh 87.146 100 126,8% 
BN ngoại trú ra viện 1321  57,6% 
BN nội trú ra viện 6926  104,9% 
BN chuyển viện 96  - 
BN tử vong 01  - 

Nhận xét: qua bảng này chúng ta thấy tổng số 
năm 2011 đã có 87.146 lượt bệnh nhân đến khám tại 
viện, đã vượt kế hoạch đề ra (đạt 126,8%) và cũng 
lớn hơn số lượng năm 2010 (đạt 71.347 lượt – theo 
kết quả nghiên cứu trước của chúng tôi). Điều này đã 
cho thấy hiện quả của các biện pháp thu hút bệnh 
nhân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của 
Ban giám đốc thông qua các biện pháp về tổ chức và 
quản lý. Tuy nhiên số lượng bệnh nhân điều trị ngoại 
trú cả năm chỉ là 1321 ca chiếm, cho dù số liệu này 
có cao hơn năm 2010 (là 1258 ca) nhưng mới chỉ đạt 
57,6% kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy, Ban 
giám đốc cần phải tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng toàn 
bộ qui trình tổ chức, quản lý, chuyên môn tìm ra 
những nguyên nhân cụ thể để có biện pháp cải thiện 
hiện trạng. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là 6926 
ca, đạt 104,9% kế hoạch năm. Cả năm 2011 chỉ có 
01 ca tử vong tại bệnh viện, tiếp tục giảm so với năm 
2009 (là 4 ca), năm 2010 (là 2 ca).  


